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Lấy sỏi mật qua đường hầm ống Kehr kết hợp với 
tán sỏi điện thủy lực là cách giải quyết sỏi sót và sỏi 
đường mật trong gan hiệu quả và an toàn với tỉ lệ hết 
sỏi cao và không có biến chứng nặng. Đây là phương 
pháp tối ưu nhất cho những bệnh nhân còn sỏi sau 
mổ có ống Kehr. 
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Tương quan giữa ứ trệ nhĩ trái với các yếu tố nguy cơ lâm sàng  

của tắc mạch do huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ 
 

Bùi Thúc Quang - Bệnh viện Giao Thông Vận tải Trung Ương 
 
Mở đầu 
Rung nhĩ là loạn nhịp thường gặp nhất trên lâm 

sàng, chiếm xấp xỉ 1/3 bệnh nhân nhập viện do loạn 
nhịp.Tỉ lệ mắc bệnh rung nhĩ ước tính từ 0.4% đến 1% 
trong dân số chung, tỉ lệ này gia tăng theo tuổi, tuổi 
trung bình của bệnh rung nhĩ là 75. 

Bệnh nhân rung nhĩ làm tăng nguy cơ tắc mạch do 
huyết khối đặc biệt khi phối hợp với các yếu tố nguy cơ 
lâm sàng thường gặp. Siêu âm tim qua thực quản 
mang lại những hình ảnh có độ phân giải cao của nhĩ 
trái và động mạch chủ ngực để đánh giá sự ứ trệ máu 
trong nhĩ trái và xơ cứng động mạch chủ. Việc đo tốc 
độ dòng chảy của máu trong tiểu nhĩ trái và phát hiện 
âm cuộn tự nhiên trong nhĩ trái được dùng để đánh giá 
độ trầm trọng của sự ứ trệ máu trong tiểu nhĩ trái, và do 
đó đánh giá được nguy cơ tắc mạch do huyết khối. 
Thêm vào đó, xơ vữa động mạch chủ là yếu tố tiên 
lượng quan trọng của đột quị và tỉ lệ tử vong.[3] 

Các nghiên cứu cho thấy rằng âm cuộn tự nhiên 
trong nhĩ trái, tốc độ dòng chảy trong tiểu nhĩ trái 
giảm và mảng xơ vữa động mạch chủ phức tạp trên 
siêu âm qua thực quản là các yếu tố nguy cơ độc lập 
của các biến cố tắc mạch huyết khối và thường gặp ở 
những bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim với 
các yếu tố nguy cơ tắc mạch huyết khối lâm sàng. 
Mặc dù tập hợp các yếu tố nguy cơ được định lượng 
bởi thang điểm CHADS2 cho thấy có liên quan tới 
việc làm tăng các biến cố tắc mạch huyết khối, vẫn 
chưa xác định được tập hợp các yếu tố nguy cơ này 
có liên quan đến các chỉ số phát hiện bởi siêu âm tim 
qua thực quản hay không. Do đó, các nghiên cứu 
hiện nay đang tập trung vào mối tương quan này. 
Thêm nữa, các chỉ số siêu âm tim qua thực quản và 

thang điểm CHADS2 cũng được so sánh giữa các 
bệnh nhân rung nhĩ kịch phát và mãn tính. [13,16] 

Cơ chế tạo huyết khối ở bệnh nhân 
rung nhĩ [2,6] 

Huyết khối ở người rung nhĩ hầu hết có nguồn gốc 
từ tiểu nhĩ trái, thường không được phát hiện 1 cách 
đầy đủ bởi siêu âm tim qua thành ngực. Mặc dù trên 
lâm sàng thường suy đoán rằng sự hình thành huyết 
khối đòi hỏi phải có rung nhĩ liên tục trong 48 giờ, 
thực tế huyết khối được phát hiên bởi siêu âm qua 
thực quản trong khoảng thời gian ngắn hơn. Sự hình 
thành huyết khối bắt đầu với bộ ba Virchow của sự 
ngưng trệ, rối loạn chức năng nội mạc và tình trạng 
tăng đông. Tốc độ dòng chảy trong tiểu nhĩ trái giảm 
liên quan tới mất co bóp cơ học đồng bộ trong khi 
rung nhĩ. Sau khi khử rung, với sự cải thiện chức năng 
vận chuyển nhĩ dần dần trong một vài ngày nhưng đôi 
khi kéo dài đến 3-4 tuần, phụ thuộc vào thời gian rung 
nhĩ. Điều này chứng thực cho quan sát cho rằng sau 
khử rung hơn 80% các biến cố tắc mạch huyết khối 
xảy ra trong 3 ngày đầu và hầu như tất cả xảy ra 
trong 10 ngày đầu. [3] 

Dòng chảy giảm trong nhĩ trái, tiểu nhĩ trái liên 
quan tới âm cuộn tự nhiên, huyết khối và các biến cố 
tắc mạch. Đặc biệt, âm cuộn tự nhiên hoặc “ khói” ở 
các mức độ đậm đặc khác nhau, có thể được phát 
hiện bởi siêu âm tim qua thành ngực hoặc qua thực 
quản ở các buồng tim hoặc các mạch máu lớn trong 
các trường hợp dòng chảy chậm. Hiện tượng này liên 
quan tới sự ngưng tập hồng cầu qua trung gian 
fibrinogen và không được giải quyết được bởi chống 
đông. Rõ ràng là âm cuộn tự nhiên là dấu ấn của sự ứ 
trệ gây ra do rung nhĩ. Các yếu tố tiên lượng độc lập 
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của âm cuộn tự nhiên ở bệnh nhân rung nhĩ bao gồm 
giãn nhĩ trái, tốc độ dòng chảy nhĩ trái giảm, rối loạn 
chức năng thất trái, nồng độ fibrinogen huyết tương 
và hematocrit. Việc sử dụng âm cuộn tự nhiên để 
phân tầng nguy cơ tắc mạch huyết khối trong tương 
lai đã đạt được bởi các thử nghiệm lâm sàng đơn độc 
nhưng chưa được khẳng định.[5] 

Tốc độ dòng chảy tiểu nhĩ trái ở bệnh nhân cuồng 
nhĩ thấp hơn ở bệnh nhân nhịp xoang nhưng cao hơn 
bệnh nhân rung nhĩ. Cũng như rung nhĩ, tốc độ làm 
rỗng tiểu nhĩ thấp sau khi khử rung nên có nguy cơ 
tắc mạch huyết khối và tương tự nên sử dụng chống 
đông ở bệnh nhân cuồng nhĩ. 

Mặc dù chưa chứng minh được rối loạn nội mạc 
góp phần hình thành huyết khối một cách riêng biệt ở 
bệnh nhân rung nhĩ, cùng với sự ứ trệ nó có thể góp 
phần tạo nên tình trạng tăng đông. Nồng độ P-
selectin và yếu tố von Willebrand tăng ở một số bệnh 
nhân, rung nhĩ liên quan với các dấu ấn sinh hoá của 
sự đông máu và hoạt hoá tiểu cầu phản ánh tình 
trạng tăng đông hệ thống. Rung nhĩ mạn tính và rung 
nhĩ kịch phát liên quan với tăng nồng độ fibrinogen và 
fibrin D-dimer hệ thống, gây huyết khối nội mạch hệ 
thống. Nồng độ fibrin D-dimer ở bệnh nhân rung nhĩ 
cao hơn bệnh nhân nhịp xoang, bất chấp bệnh tim có 
sẵn. Nồng độ của một số các chỉ số đông máu giảm 
xuống bình thường khi điều trị chống đông và một số 
khác tăng lên ngay sau khi khử rung về nhịp xoang và 
sau đó trở về bình thường. Tuy nhiên, các chỉ số sinh 
hoá này cũng không phân biệt được đáp ứng thứ phát 
đối với đông máu nội mạc hay là tình trạng tăng đông 
nguyên phát. 

Đánh giá ứ trệ nhĩ trái và yếu tố nguy 
cơ  

Siêu âm tim qua thành ngực được tiến hành với 
đầu dò 2.5 hoặc 3.5 MHz được nối với máy siêu âm. 
Đường kính nhĩ trái và phân số tống máu thất trái 
được đo bởi M-mode.Siêu âm qua thực quản với đầu 
dò đa bình diện 5-MHz. Bệnh nhân nhịn đói và không 
dùng thuốc gì trước đó ngoại trừ tê tại chỗ vùng hạ 
họng với khí dung Lidocain. Âm cuộn tự nhiên trong 
nhĩ trái và tốc độ dòng chảy đỉnh của tiểu nhĩ trái 
được xác định trong quá trình thực hiện siêu âm. Âm 
cuộn tự nhiên trong nhĩ trái được chẩn đoán khi có sự 
hiện diện của các echo dạng khói trong nhĩ trái hoặc 
tiểu nhĩ trái với chuyển động xoáy đặc trưng, phân 
biệt với các dương tính giả do tiếng ồn. Độ nặng của 
âm cuộn tự nhiên trong nhĩ trái được định nghĩa theo 
tiêu chuẩn của Fatkin và cộng sự; 0= không (không 
có âm cuộn); 1+ = nhẹ (âm cuộn tối thiểu chỉ phát 
hiện thoáng qua trong chu kỳ tim bằng kỹ thuật tối 
ưu); 2+ = nhẹ đến vừa (âm cuộn thoáng qua với kỹ 
thuật dễ hơn và đặc hơn 1+); 3+ = vừa (âm cuộn đặc 
xoáy trong toàn bộ chu kỳ tim); và 4+ = nặng (âm 
cuộn nhiều, đặc và chuyển động xoáy chậm trong 
tiểu nhĩ trái, thường với một hình ảnh tương tự trong 
lòng nhĩ trái). Tốc độ dòng chảy của tiểu nhĩ trái nhận 
được bởi các sóng Doppler tại lổ của tiểu nhĩ trái. Tốc 

độ dòng chảy đỉnh trong khoảng R-R được lấy trung 
bình trong ít nhất là 6 chu kỳ tim.[9,15] 

Độ nặng của xơ vữa động mạch chủ được đánh 
giá theo phân độ của Montgomery và cộng sự: độ I = 
không có bệnh hoặc không có dày nội mạc; độ II = 
dày nội mạc; độ III = xơ vữa < 5mm; độ IV = xơ vữa ≥ 
5mm; và độ V = xơ vữa chuyển động ở bất kỳ kích 
thước nào.  

Tập hợp các yếu tố nguy cơ tắc mạch do huyết 
khối được tính điểm theo chỉ số CHADS. Đó là, mỗi 1 
điểm được cộng vào cho sự có mặt của: suy tim sung 
huyết mới, tăng hyuết áp, ≥ 75 tuổi và đái tháo đường. 
Cộng 2 điểm nếu có tiền sử đột quị hoặc tai biến 
mạch máu não thoáng qua. Ví dụ, một bệnh nhân có 
5 yếu tố nguy cơ sẽ có CHADS2 bằng 6 điểm. 

Tương quan giữa ứ trệ nhĩ trái và các 
yếu tố nguy cơ lâm sàng 

1. Sự ứ trệ máu trong nhĩ trái và tiểu nhĩ trái. 
Trong nghiên cứu Kazumasa Ohara và cộng sự, 

âm cuộn tự nhiên trong nhĩ trái tăng tương quan với 
sự gia tăng của thang điểm CHADS2 (p<0.001) 
Không có bệnh nhân nào có CHADS2 6 điểm. Độ 
nặng của âm cuộn tự nhiên trong nhĩ trái ở bệnh nhân 
CHADS2 0 điểm thấp hơn ở bệnh nhân từ 2 đến 5 
điểm (p<0.05). Cũng có tương quan chặt chẽ giữa tốc 
độ dòng chảy trong tiểu nhĩ trái giảm với sự gia tăng 
mức độ các yếu tố nguy cơ. Bệnh nhân 0 điểm có tốc 
độ dòng chảy trong tiểu nhĩ trái cao hơn bệnh nhân 2 
đến 5 điểm có ý nghĩa thống kê. Bệnh nhân rung nhĩ 
mãn tính có đường kính nhĩ trái lớn hơn bệnh nhân 
rung nhĩ kịch phát. Âm cuộn tự nhiên trong tiểu nhĩ 
trái và tốc độ dòng chảy trong tiểu nhĩ trái xấu đi với 
sự gia tăng mức độ các yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân 
rung nhĩ mãn tính, tốc độ dòng chảy trong nhĩ trái 
không xấu đi ở bệnh nhân rung nhĩ kịch phát. Cùng 
một mức độ nguy cơ, âm cuộn tự nhiên trong tiểu nhĩ 
trái cao hơn có ý nghĩa thống kê, trong khi tốc độ 
dòng chảy trong tiểu nhĩ trái thấp hơn có ý nghĩa 
thống kê ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính so với bệnh 
nhân rung nhĩ kịch phát. 

Bệnh nhân có huyết khối nhĩ trái có âm cuộn tự 
nhiên trong tiểu nhĩ trái cao hơn và tốc độ dòng chảy 
trong tiểu nhĩ trái thấp hơn ở bệnh nhân không có 
huyết khối. Thêm vào đó mức độ nguy cơ lâm sàng 
theo điểm CHADS2 cao hơn ở người chuyết khối so 
với người không có. Độ nặng của xơ vữa động mạch 
chủ tăng cùng sự gia tăng của mức độ nguy cơ lâm 
sàng. Bệnh có điểm CHADS2 càng cao thì mức độ xơ 
vữa động mạch chủ càng nặng (p<0.05). Độ nặng 
của xơ vữa động mạch chủ ở bệnh nhân rung nhĩ 
mạn tính cao hơn ở bệnh nhân rung nhĩ kịch phát 
(3.1± 1.0 vs 2.8±1.1, p<0.05). 

Nghiên cứu SPAF III cho thấy rằng âm cuộn tự 
nhiên dày đặc trong tiểu nhĩ trái và tốc độ dòng chảy 
trong tiểu nhĩ trái giảm xảy ra thường xuyên ở bệnh 
nhân rung nhĩ không do bệnh van tim có ít nhất một 
yếu tố nguy cơ hơn ở những bệnh nhân không có bất 
kỳ yếu tố nguy cơ nhiều. Tuy nhiên, cũng không chắc 



 y học thực hành (670) – số 8/2009 
  
  
 

74 

sự ứ trệ máu trong nhĩ trái có phải do sự tích tụ các 
yếu tố nguy cơ tắc mạch do huyết khối hay không. 

2. Huyết khối tiểu nhĩ trái  
Nghiên cứu Zabalgoitia M et al. cho thấy tần suất 

gặp huyết khối tiểu nhĩ trái ở bệnh nhân rung nhĩ tăng 
từ 3% đến 8% đến 15% lần lượt ở các bệnh nhân có 
nguy cơ lâm sàng thấp, vừa và cao. [1] 

Nguy cơ thấp Nguy cơ vừa Nguy cơ cao  
(n= 234) (n=170) (n=382) 

Huyết khối tiểu nhĩ T 3% 8% 15% 
Tốc độ dòng chảy 

TTN 
19% 28% 37% 

Mảng vữa ĐM chủ 15% 16% 37% 
Tương quan giữa các chỉ số siêu âm tim qua thực 

quản với mức độ nguy cơ. 
Âm cuộn tự nhiên dày đặc liên quan với tốc độ 

dòng chảy trong nhĩ trái giảm và hình thành huyết 
khối nhĩ trái và đây là dấu chỉ điểm của sự ứ trệ dòng 
chảy ở bệnh nhân rung nhĩ. Khi so sánh bệnh nhân 
có nguy cơ thấp với các bệnh nhân nguy cơ trung 
bình hoặc nguy cơ cao, huyết khối tiểu nhĩ trái, tốc độ 
dòng chảy trong tiểu nhĩ trái giảm và âm cuộn tự 
nhiên dày đặc là các yếu tố tiên lượng độc lập của 
siêu âm tim qua thực quản, tiến đến khẳng định sự 
phân tầng nguy cơ. Do đó, bệnh nhân rung nhĩ có 
nguy cơ trung bình hoặc nguy cơ cao được phân biệt 
bởi những bất thường được tìm thấy ở nhĩ trái (âm 
cuộn, huyết khối, tốc độ dòng chảy giảm) và bởi 
mảng vữa động mạch chủ. 

Các nghiên cứu gần đây cho thấy gần như không 
có tương quan giữa đường kính nhĩ trái với huyết tắc 
do huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ và nghiên cứu 
của Zabalgoitia M cũng cho thấy không có sự phối 
hợp giữa diện tích cắt ngang của tiểu nhĩ trái với đột 
quị ở bệnh nhân rung nhĩ. Do đó, các dữ liệu này gợi 
ý rằng chức năng của nhĩ trái quan trọng hơn là kích 
thước của nó trong tiên lượng nguy cơ tắc mạch do 
huyết khối. Nghiên cứu SPAF III cũng cho thấy rối 
loạn chức năng tiểu nhĩ trái với tốc độ dòng chảy giảm 
có nguy cơ biến chứng tắc mạch huyết khối cao. 

3. Xơ vữa động mạch chủ xuống. 
Tiền sử đột quị, tăng huyết áp và đái đường trong 

thang điểm CHADS2 là những yếu tố nguy cơ đối với 
xơ vữa động mạch chủ. Tổn thương xơ vữa động 
mạch chủ đặc biệt là các mảng vữa phức tạp thường 
gặp ở bệnh có nguy cơ cao hơn là bệnh nhân nguy cơ 
vừa và thấp. Các bất thường của tiểu nhĩ trái (có ít là 
1 huyết khối, âm cuộn tự nhiên hoặc tốc độ dòng 
chảy trong tiểu nhĩ trái thấp, p< 0.001) và mảng vữa 
động mạch chủ phức tạp có liên quan chặt chẽ với 
nguy cơ tắc mạch do huyết khối tăng.[4] 

4. Khác nhau giữa bệnh nhân rung nhĩ mạn 
tính và kịch phát. 

Ngay ở cùng một mức độ nguy cơ, bệnh nhân 
rung nhĩ mạn tính có âm cuộn tự nhiên tiểu nhĩ trái và 
tốc độ dòng chảy thấp trong tiểu nhĩ trái cao hơn ở 
bệnh nhân rung nhĩ kịch phát. Những nghiên cứu mới 

đây cho thấy đường kính nhĩ trái ở bệnh nhân rung nhĩ 
mạn tính lớn hơn bệnh nhân rung nhĩ kịch phát, điều 
này làm xấu đi tình trạng ứ trệ của nhĩ trái. 

Kết Luận 
Thứ nhất, âm cuộn tự nhiên trong tiểu nhĩ trái tăng 

có ý nghĩa thống kê và tốc độ dòng chảy trong tiểu 
nhĩ trái giảm có ý nghĩa thống kê cùng với sự gia tăng 
của các yếu tố nguy cơ lâm sàng. Thêm vào đó, sự ứ 
trệ máu trong nhĩ trái ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính 
nặng hơn ở bệnh nhân rung nhĩ kịch phát.. Thứ hai, 
bệnh nhân có huyết khối nhĩ trái có điểm CHADS2 
cao hơn ở bệnh nhân không có huyết khối. Thứ ba, 
độ nặng của xơ vữa động mạch chủ tăng cùng vói sự 
tăng các yếu tố nguy cơ lâm sàng. Và chính rối loạn 
chức năng chứ không phải là kích thước của tiểu nhĩ 
trái là yếu tố tiên lượng quan trọng nguy cơ tắc mạch 
do huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ. 

 Nhờ vào những phát hiện trên siêu âm tim qua 
thực quản, cùng với khai thác lâm sàng các yếu tố 
nguy cơ chúng ta có thể xác định được mức độ nguy 
cơ tắc mạch do huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ. Từ 
đó, có chiến lược dự phòng chống đông phù hợp cho 
từng nhóm bệnh nhân rung nhĩ có mức độ nguy cơ 
khác nhau.  
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